
 
Củ gừng (Gingiber officinale Rosce) 

Đề tài này được thực hiện nhằm nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu trong củ gừng 
(Gingiber officinale Rosce.) trồng tại Bạc Liêu. Tinh dầu gừng được trích ly bằng phuơng pháp lôi 
cuốn hơi nuớc cổ điển và thành phần hóa học đuợc phân tích bằng phương pháp GC – MS. Các hợp 
chất chính có trong tinh dầu gừng gồm β-Tumerone, α -Citral, Trans-Geraniol, Cis-Citral và (-)-β-
Fenchol. Mặt khác, nghiên cứu này đã xác định được hợp chất Iso aromadendrenepoxid. Đây là hợp 
chất chưa được báo cáo trong các nghiên cứu trước đây trong thành phần tinh dầu gừng (Gingiber 
officinale Rosce.). 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Gừng có tên khoa học là Gingiber officinale Rosce., thuộc họ Zingiberaceae, chi Gingiber 

(Đỗ Tất Lợi, 2004). Loài cây thảo dược này được trồng từ rất lâu đời ở Việt Nam. Riêng ở đồng 
bằng sông Cửu Long, gừng thường được 
trồng xen canh trong các vườn cây ăn 
trái và cho giá trị kinh tế tương đối cao 
(Đỗ Huy Bích, 2004). Ngày nay, dịch 
trích hay tinh dầu gừng được sử dụng 
rộng rãi trong chế biến thực phẩm và 
dược phẩm vì nó có tác dụng chữa buồn 
nôn (Vutdavanich, 2001; James và 
Geiger2005), chống say tàu, xe 
(Chrubasik, 2005), chống oxi hóa, kháng 
viêm (Shogi, 1982), hỗ trợ trong việc 
điều trị ung thư vú (Namrta Karki, 2008). 
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về 
thành phần hóa học của tinh dầu củ gừng 
thuộc những địa bàn khác nhau ở Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần 
hóa học của cây gừng trồng ở tỉnh Bạc Liêu. Vì vậy, đề tài “Khảo sát thành phần hoá học của tinh 
dầu trong củ gừng (Gingiber officinale Rosce.) trồng tại thành phố Bạc Liêu” được thực hiện nhằm 
cung cấp thêm thông tin về cây gừng ở Bạc Liêu, từ đó làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu 
ứng dụng trong dược phẩm của cây thuốc quý này. 
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nội dung nghiên cứu 

- Thu nguyên liệu tươi tại nông hộ ở xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
- Khảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật của củ gừng. 
- Trích ly tinh dầu từ củ gừng. 
- Xác định các chỉ số hóa lý và phân tích thành phần hóa học của tinh dầu chiết được. 

Phương pháp nghiên cứu 
Địa điểm và phương pháp thu mẫu 

- Mẫu được thu trực tiếp trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu vào tháng 4/2013. 
- Mẫu là củ gừng tươi 6 tháng tuổi, không dập nát, thối hỏng. 
- Trước khi thực hiện thí nghiệm, mẫu được rửa sạch, để ráo nước, cắt lát nhỏ và giã 
nhuyễn. 



Bảng 1: Kết quả phân tích thành phần hóa học của củ gừng 
STT Nhóm hợp chất Phản ứng/thuốc thử Kết quả 

1 Tinh dầu Cắn có mùi thơm + 
2 Alkaloid  Thuốc thử Mayer + 
3 Flavonoid  Mg/HClññ - 
4 Tanin FeCl3 + CH3COONa + + 
5 Saponin Tạo bọt bền - 
6 Axít hữu cơ Na2CO3 + 
7 Chất khử Thuốc thử Fehling + 

Ghi chú : (-) : không có; (+) : có 

Bảng 2: Các chỉ số lý hoá của tinh dầu gừng 
Chỉ số Tỉ 

trọng 
IA IS IE 

Giá trị 0,89 0,82 9,83 9,01 
 Ghi chú: IA: Chỉ số axít; IS: Chỉ số savon hoá; IE: Chỉ số ester 

Phương pháp chiết xuất tinh dầu 
- Chiết tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước cổ điển. Khối lượng nguyên 

liệu là 250g, thể tích nước là 400 ml (Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007; Tống Thị Ánh Ngọc, 2011). 
Phân tích thành phần hóa học 

- Thành phần hóa thực vật của củ gừng được xác định bằng các thuốc thử hoặc phản ứng 
đặc trưng của từng nhóm hợp chất (Nguyễn Ngọc Hạnh, 2002). 

- Thành phần hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp GCMS tại khoa Khoa 
học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Thành phần hóa học của củ gừng 

Kết quả được trình bày trong bảng 1 cho thấy, các nhóm hợp chất như tinh dầu, alkaloid, 
tanin, axít hữu cơ và các 
chất khử đều có phản ứng 
với thuốc thử đặc trưng (+). 
Trong khi đó, các nhóm hợp 
chất còn lại gồm flavonoid, 
saponin không có phản ứng 
với thuốc thử (-). Vì vậy, 
thành phần hóa học chủ yếu 
trong củ gừng trồng ở Bạc 
Liêu có chứa các nhóm hợp 
chất chính như: tinh dầu, 
alkaloid, tanin, acid hữu cơ 

và các chất khử. Đa số các nhóm hợp chất này rất hữu ích trong lĩnh vực y khoa và có hoạt tính 
sinh học cao như: kháng oxi hóa, kháng ung thư,… (Phan Quốc Kinh, 2007). 
Đặc điểm cảm quan và chỉ số lý hóa của tinh dầu gừng 

Kết quả chiết xuất cho thấy tinh dầu củ gừng là chất lỏng, có màu vàng và có mùi đặc trưng 
với các chỉ số lý hoá được 
trình bày ở bảng 2. 

Chỉ số lý hóa của tinh 
dầu gừng dao động từ 0,82 
đến 9,83 (bảng 2). Trong đó 
chỉ số axít có giá trị thấp nhất 

(0,82), đều này chứng tỏ rằng tinh dầu gừng chiết được vẫn đảm bảo chất lượng (mùi và thành 
phần) của tinh dầu mới ly trích. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy, chỉ số ester trong tinh dầu 
gừng trồng tại Bạc Liêu tương đối thấp. Tuy nhiên, các chỉ số trên phù hợp với kết quả nghiên cứu 
của Nguyễn Thanh Huệ và ctv (2012) về tinh dầu trong củ gừng trồng tại quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ. 
Thành phần hóa học của tinh dầu 

Thành phần hóa học của tinh dầu củ gừng trồng ở Bạc Liêu chủ yếu chứa các cấu tử như: β-
Tumerone, α-Citral, trans-Geraniol, cis-Citral, (-)-β -Fenchol với tỷ lệ dao động từ 5,26% đến 
20,34% (Bảng 3). Trong đó, cấu tử α-Citral chiếm tỷ lệ cao nhất (20,34%) so với các cấu tử khác 
có trong tinh dầu củ gừng. Mặt khác, hợp chất này có hoạt tính kháng khuẩn cao và tính kháng 
sinh mạnh (Lê Ngọc Thạch, 2001). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần (%) của các 
hợp chất chính trong tinh dầu củ gừng ở Bạc Liêu khác biệt với kết quả nghiên cứu về thành phần 
tinh dầu củ gừng ở Cần Thơ (Nguyễn Thanh Huệ và ctv 2012). Nguyên nhân của sự khác nhau này 



có thể do chịu ảnh hưởng của điều kiện thổ nhưỡng nên thành phần tinh dầu trong củ gừng khác 
nhau ở mỗi địa phương. 

Bảng 3: Các thành phần chính trong tinh dầu củ gừng ở Bạc Liêu 
STT Hợp chất Hàm lượng (%) 

1 trans-3(10)-caren-2-ol 0,37 
2 β-Linalool 0,66 
3 (-)-Borneol 3,86 
4 8-Hydroxy-p-cymene 0,57 
5 (-)-β-Fenchol 5,25 
6 β-Citronellol 2,26 
7 cis-Citral 12,63 
8 trans-Geraniol 17,38 
9 α-Citral 20,34 

10 α -Curcumene 1,67 
11 β -Bisabolene 0,88 
12 β -Sesquiphellandrene 1,20 
13 Hedycaryol 0,70 
14 cis-Nerolidol 0,58 
15 Farnesyl alcohol 0,43 
16 β -Cedrene 0,72 
17 Iso aromadendrenepoxid  1,14 
18 β -Eudesmol 1,50 
19 β -Tumerone  6,38 
20 α - Tumerone 2,73 

21 
Spiro[4.5]dec-8-en-7-
one,1,8-dimethyl-4-(1-methylethyl)- 

0,91 

Mặt khác, kết quả nghiên cứu đã xác định được hợp chất Iso aromadendrenepoxid với tỷ lệ 
1,14%. Đây là hợp chất chưa được tìm thấy trong các nghiên cứu trước đây về thành phần tinh dầu 
có trong củ gừng Zingiber officinale Roscoe ở Việt Nam. Nghiên cứu này có ý nghĩa rất quan 
trọng, góp phần cung cấp thông tin làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu mới trên cây Gừng ở 
Bạc Liêu và ứng dụng trong sản xuất các dược phẩm chữa bệnh. 
KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu, kết quả đạt đuợc như sau: 
- Thành phần hóa học của củ gừng trồng tại Bạc Liêu chứa các nhóm hợp chất như: tinh dầu, 
alkaloid, tanin, axit hữu cơ và các chất khử. 
- Tinh dầu gừng chiết được bằng phương pháp lôi cuốn hơi nuớc có màu vàng, có mùi đặc trưng, 
chứa các cấu tử chính là β-tumerone, α-Citral, Trans-Geraniol, Cis-Citral, (-)-β-Fenchol, β-
Citronellol, (-)-Borneol, α- Tumerone, α-Curcumene, β-Eudesmol, β-Sesquiphellandrene và Iso 
aromadendrenepoxid.  
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